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Tóm tắt: Dựa trên số liệu khảo sát thuộc hệ đề tài cơ sở về chủ
đề lịch sử gia đình giai đoạn 1960-1975 do Viện Nghiên cứu Gia
đình và Giới triển khai năm 2017, tại hai xã Nghĩa Hùng và
Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bài viết tìm
hiểu về mối quan hệ tư¬ng trợ trong sản xuất, kinh doanh giữa
cha mẹ và con cái trưëng thành ở nông thôn miền Bắc giai đoạn
1960-1975 và các yếu tố tác động. Kết quả nghiên cứu cho thấy,
giai đoạn những năm 1960-1975, phần nhiều các gia đình nhận
sự trợ giúp liên quan đến về sức lao động và cung cấp thông
tin/kinh nghiệm sản xuất, sự trợ giúp vÒ phư¬ng tiện sản xuất
hoặc cho vay tiền là khá hãn hữu. Mức sống gia đình và thế hệ
là hai yếu tố có ảnh hưëng rõ hệt hơn tới sự tư¬ng trợ giữa cha
mẹ và con cái trưëng thành trong hoạt động sản, xuất kinh
doanh. Nghiên cứu này cho rằng, sự tư¬ng trợ qua lại giữa các
thành viên thân tộc vẫn hiện hữu rõ nét và có tác động to lớn
đến cuộc sống của các hộ gia đình tại địa bàn nghiên cứu trong
giai đoạn 1960-1975. 

Từ khóa: Gia đình; Gia đình nông thôn; Quan hệ cha mẹ - con
cái; Sự tư¬ng trợ sản xuất kinh doanh; Miền Bắc giai đoạn 1960-
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1. Đặt vấn đề

Trong lĩnh vực kinh tế, quan hệ thân tộc thể hiện nổi bật nhất là sự giúp
đỡ giữa các thành viên về nhân lực, tiền bạc và phư¬ng tiện sản xuất, đặc
biệt là khi mét hé gia đình gặp khó khăn về lao động, tiền bạc hay phư¬ng
tiện sản xuất, hộ gia đình đó có thể nhờ vào sự giúp đỡ của anh chị em và
cha mẹ (Nguyễn Đức Truyến, 1999:4). Xét về mối quan hệ bên nội và bên
ngoại, trong quan niệm thông thưêng, họ nội thưêng ®ưîc coi là có ảnh
hưëng mạnh nhất đối với mỗi gia đình. Tuy nhiên, một số nghiên cứu nhân
học và xã hội học cho thấy những ảnh hưëng quan trọng về kinh tế của họ
nội đối với gia đình chỉ dừng lại ở họ hàng cận huyết (cụ thể là các quan
hệ cha con, anh em ruột và anh em mới cách nhau vài ba đời trở lại). Trong
khi đó, họ hàng bên ngoại đôi khi lại có ảnh hưëng nhiÓu hơn (Mai Văn
Hai, 2014).

Từ cấp độ gia đình, môi trưêng xã hội và vật chất của mỗi gia đình góp
phần tạo nên bản sắc riêng của mối quan hệ gia đình ở đó. Gia đình giàu
có hay nghèo túng, gia đình hạt nhân hay gia đình mở rộng, v.v. đều có vai
trò khác nhau định hình mối quan hệ gia đình và họ tộc. Kết quả Điều tra
Gia đình Việt Nam 2006 cho thấy có sự khác biệt về giới và nhóm tuổi
trong việc hỗ trợ của con cái với cha mẹ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và các cơ quan khác, 2008). Các yếu tố dân tộc, nơi cư trú, khu vực sống
của con cái cũng có ảnh hưëng đáng kể đến khả năng hỗ trợ tiền bạc cho
bố mẹ đẻ (Lê Ngọc Lân và các tác giả khác, 2011).

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Minh (2016) khi xem xét trong bối cảnh
gia đình xây dựng và sửa chữa nhà cửa đã khẳng định rằng các cá nhân hỗ
trợ về nhân lực và kinh nghiệm cho anh chị em và cha mẹ bên ngoại ruột
với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với bên nội ruột. Về tài chính, chênh lệch giữa
bên nội và bên ngoại cũng có nhưng không đáng kể. Nghiên cứu này cũng
cho thấy yếu tố tôn giáo có những ảnh hưëng nhất định ở các việc nhận
giúp đỡ từ anh chị em và cha mẹ lẫn sự giúp đỡ ngưîc trở lại. 

Dựa trên số liệu khảo sát bằng bảng hỏi đối với 400 đại diện hộ gia
đình, 20 phỏng vấn sâu cá nhân và 2 phỏng vấn cán bộ tại hai xã Nghĩa
Hùng và Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định trong khuôn
khổ hệ đề tài cơ sở về chủ đề lịch sử gia đình giai đoạn 1960-1975 do Viện
Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai năm 2017, bài viết tìm hiểu về mối
quan hệ tư¬ng trợ trong sản xuất, kinh doanh của cha mẹ và con cái trưëng
thành ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975, đồng thời phân tích các
yếu tố tác động đến mối quan hệ tư¬ng trợ này. 
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Các yếu tố cá nhân ®ưîc xem xét bao gồm tôn giáo, học vấn, thời điểm
kết hôn của ngưêi trả lời. Các yếu tố gia đình bao gồm mức sống và quy
mô gia đình. Lĩnh vực việc làm của ngưêi chồng trong năm đầu tiên khi kết
hôn với ba nhóm nông nghiệp, phi nông nghiệp và bộ đội/công an cũng
®ưîc ®ưa vào mô hình nhằm xem xét sự tư¬ng đồng hoặc khác biệt giữa
các nhóm gia đình này. Số liệu ®ưîc tính toán ở những gia đình kết hôn giai
đoạn 1960-1975 có hoạt động sản xuất kinh doanh và có bố mẹ chồng hoặc
bố mẹ vợ còn sống vào thời điểm 5 năm đầu sau khi kết hôn, với số mẫu là
361 hộ có bố mẹ chồng còn sống và 363 hộ có bố mẹ vợ còn sống.

2. Sự tư¬ng trợ trong sản xuất, kinh doanh giữa cha mẹ và con cái
trưëng thành ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975 

Có thể thấy, xét trên tổng thể chung, trong 5 năm đầu sau khi kết hôn,
dù hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hay phi nông nghiệp, khi gặp khó
khăn trong sản xuất, các gia đình ít nhiều đã nhận ®ưîc sự hỗ trợ từ phía
cha mẹ hai bên. Số liệu khảo sát cho thấy các gia đình thưêng trông cậy
nhiều nhất vào cha mẹ chồng và sau đó là cha mẹ vợ. Như vậy, sự trợ giúp
của bên nội đã có phần nhỉnh hơn so với bên ngoại. 

Về hình thức trợ giúp, trong giai đoạn những năm 1960-1975, phần
nhiều các gia đình nhận những trợ giúp liên quan đến cung cấp thông
tin/kinh nghiệm hoặc về công sức. Việc cho mưîn phư¬ng tiện sản xuất
hoặc cho vay tiền là khá hãn hữu (Biểu đồ 1). 

Biểu đồ 1. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của các thành viên gia đình mở rộng đối với hộ

gia đình của ngưêi trả lời (%)
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ở chiều ngưîc lại, hộ gia đình trẻ trong khoảng thời gian 5 năm đầu
hôn nhân đã trợ giúp như thế nào cho bên nội và bên ngoại? Số liệu định
lưîng chỉ ra rằng hình thức trợ giúp phổ biến nhất là góp công góp sức,
với tỷ lệ 76,3% và 57,2% tư¬ng ứng đối với cha mẹ chồng và cha mẹ vợ.
Hình thức phổ biến thứ hai là chia sẻ thông tin, với tỷ lệ 57,2% và 52,1%,
tư¬ng ứng đối với cha mẹ chồng và cha mẹ vợ. Hai hình thức ít gặp hơn
đó là cho mưîn phư¬ng tiện sản xuất và cho vay tiền. Một điểm dễ nhận
thấy là cho dù ở hình thức nào thì hộ gia đình của ngưêi trả lời cũng dành
sự trợ giúp nhiều hơn cho bên nội rồi mới đến bên ngoại (Biểu đồ 2).

Thông tin thu ®ưîc từ các cuộc phỏng vấn với đại diện các hộ gia đình
kết hôn trong thời kỳ 1960-1975 cho thấy, nhìn chung, con cái giúp cha
mẹ việc đồng áng, chủ yếu là trồng cấy, gặt hái, một số ít giúp cha mẹ
chăn nuôi (Hộp 1).

Ngưîc lại, ở thời kỳ này cha mẹ trợ giúp con cái nhiều hơn ở lĩnh vực
truyền thụ kinh nghiệm sản xuất: 

“Các cụ có nhiều kinh nghiệm lắm ví dụ nuôi con lợn con gà phải như
nào như nào để nó đẻ sai nó ấp nở chứ lúc đó mình trẻ mình chưa có kinh
nghiệm. Các cụ đẻ ra mình các cụ phải có kinh nghiệm hơn mình rồi”
(PVS nam, 74 tuổi).

“Phải học hỏi các cụ bón phân như nào, ngày đó làm gì có gì đài loa

Biểu đồ 2. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của hộ gia đình của ngưêi trả lời đối với các
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chả có thông tin nào, toàn học hỏi các cụ xem các cụ làm gì. Cụ làm còn
tốt hơn mình cụ có sào rưìi cô ®ưîc 3 tạ. Ví dụ bón phân phải bón già
đầu mình bón sớm hơn thì phí, sâu nó ăn hết lá. Cho nên mình không có
kinh nghiệm mình phải nhờ các cụ chỉ bảo” (PVS nữ, 70 tuổi).

Có thể nói bối cảnh sản xuất ở địa bàn nghiên cứu thời kỳ 1960-1975
là thời điểm với nhiều gian khó mà các hộ gia đình phải nếm trải khi vừa
sản xuất vừa tham gia trực chiến: “Hồi đấy các ông đi bộ đội hết chị em
chúng tôi vừa vừa chiến đấu vừa sản xuất lại còn tham gia công tác xã hội.
Đêm ngày giặc bắn nên nếu cấy phải cấy ban đêm gặt phải gặt ban đêm.
ở nhà chồng đi vắng tất cả mọi việc chỉ có mình và gia đình bố mẹ đôi
bên. Bấy giờ nó đói khổ chứ có gì mà ăn như bây giờ đâu” (PVS nữ, 68
tuổi).

Đây cũng là thời kỳ tập thể hóa nông nghiệp nên đời sống kinh tế của
hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn: “Nông nghiệp thì chia thành tổ đội,
như bác là ở đội 6. Làm tập thể mà, nếu mà nói cấy cũng phải một tháng
mới xong mà gặt cũng một tháng mới xong. Ăn gạo ăn tập thể mà đi cấy
phải ca ba, đi cầy cũng ca ba. Ngày công rất thấp một ngày công 10 điểm
mới ®ưîc 1,2 kg thóc. Ngày ®ưîc 30 điểm may ®ưîc 3 cân thóc. Năng suất
nó thấp bấy giờ một mẫu chỉ ®ưîc 1 tÊn hoặc 1,2 tÊn thóc. Làm gì có gì
ăn, ăn ngô ăn sắn suốt, ví dụ nhà bác có bốn ngưêi nhưng thổi có nửa bát

“Bấy giờ mẹ tôi thuộc gia đình liệt sỹ thì ®ưîc cấy cái thửa ruộng chung quanh
thổ, cấy cho mẹ thì mẹ bế con cho” (PVS nữ, 70 tuổi).

“Bên nhà vợ có cấy hái là tôi cũng sang giúp. Bà vợ tôi là con thứ hai, sau bà
ý là mấy ông em còn bé cũng không làm ®ưîc gì, mình lại con rể thứ hai nên
có những việc mình phải gánh vác, cũng nhiều việc đấy. Nông cụ hỏng tôi
cũng giúp sửa chữa” (PVS nam, 74 tuổi).

“Thí dụ như bố mẹ tôi ®ưîc chia 3 sào thì các cụ mới vận động bảo giờ chúng

mày muốn cấy ai thì cấy phải cấy cho bố mẹ trưíc, thế thì mấy chị em bảo
nhau sáng tập trung cấy cho bố mẹ rồi mình mới cấy nhà mình, còn tiền của
bấy giờ nghèo chồng đi vắng nên không có tiền để hỗ trợ cho bố mẹ ®ưîc”
(PVS nữ, 69 tuổi.

“Lúc giờ có trồng lạc thì có đi làm giúp cho bên ngoại. Nông cụ hỏng cũng giúp
các cụ sửa chữa. Tôi lại là con rể cả nên có nhiều việc mình phải gánh vác.
Mấy cái ông em lúc đó còn bé nên cũng không làm gì ®ưîc (PVS nam, 81

Hộp 1. Sự tư¬ng trợ giữa cha mẹ và con cái
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gạo còn sắn thái nhỏ ti ti như hạt gạo bỏ vào thổi” (PVS nam, 73 tuổi).

Những chia sẻ của đại diện các hộ gia đình về đời sống kinh tế gia đình
thời kỳ 1960-1975 đã đặt lại vấn đề mà Trịnh Thị Quang (1984) đã đề cập,
đó là việc sinh hoạt sản xuất trong các hợp tác xã và chế độ sở hữu tập thể
đối với ruộng đất khiến chất keo gắn kết giữa các thành viên trong họ tộc
giảm đi đáng kể. Sự nư¬ng tựa vào nhau giữa các thành viên trong hé gia
đình với cha mẹ và anh chị em ruột hai bên trong sản xuất cũng không còn
mang ý nghĩa như trưíc. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng hoạt động kinh
doanh và dịch vụ cũng bị kiểm soát đáng kể. Những trợ giúp về vốn do đó
còng tư¬ng đối hạn chế không chỉ bởi sự eo hẹp về kinh tế của các gia đình
mà còn bởi các hộ gia đình không cần dùng nhiều đến tiền để mua nguyên
vật liệu sản xuất như c©y/con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật hay để mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mọi thứ đã
do hợp tác xã thu xếp điều phối. Và như vậy, liệu chức năng cộng đồng
kinh tế của các tổ chức thân tộc mà cụ thể trong khảo sát này là cha mẹ
ruột hai bên vợ chồng cũng phần nào bị mai một?

3. Các yếu tố tác động đến sự trợ giúp giữa cha mẹ và con cái trong
sản xuất, kinh doanh

3.1. Sự trợ giúp giữa cha mẹ chồng và con cái

Phân tích mối tư¬ng quan cho thấy sự trợ giúp giữa cha mẹ chồng và
con cái trong một số hoạt động sản xuất kinh doanh có những khác biệt
theo đặc điểm cá nhân và gia đình của ngưêi trả lời. Cụ thể như khi xem
xét yếu tố tôn giáo trong mối quan hệ tư¬ng trợ giữa hộ gia đình ngưêi trả
lời với cha mẹ chồng cho thấy có sự chênh lệch giữa hai nhóm gia đình
Công giáo và không Công giáo ở hình thức trợ giúp vÒ phư¬ng tiện sản
xuất và thông tin/kinh nghiệm ở cả hai chiều cha mẹ giúp con và con giúp
cha mẹ, khoảng cách chênh lệch trên dưíi 10 điểm phần trăm. 

Trong tư¬ng quan với học vấn của ngưêi trả lời vào thời điểm kết hôn,
cho thấy nhóm học vấn trung học cơ sở là nhóm có tỷ lệ ®ưîc cha mẹ
chồng giúp đỡ thấp nhất ở cả bốn hình thức cho tiền, cho mưîn phư¬ng
tiện sản xuất, làm giúp công việc và chia sẻ thông tin. Hai nhóm còn lại
có tỷ lệ ®ưîc cha mẹ chồng giúp đỡ tư¬ng ®ư¬ng nhau, duy chỉ có ở hình
thức làm giúp công việc thì nhóm tiểu học có tỷ lệ cao hơn. 

ở chiều con cái trợ giúp cha mẹ, nhóm THPT có tỷ lệ trợ giúp cao nhất
ở ba hình thức: bằng tiền (22,7%), bằng phư¬ng tiện sản xuất (45,7%) và
bằng chia sẻ thông tin (58,9%). Trong khi đó, nhóm tiểu học có tỷ lệ giúp
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đỡ cha mẹ bằng công sức cao nhất (80,7%). Có thể hiểu rằng nhóm có trình
độ học vấn cao hơn có điều kiện kinh tế và thông tin tốt hơn nên có thể giúp
đỡ cha mẹ bằng tiền, phư¬ng tiện và thông tin trong khi nhóm có trình độ
học vấn bù lại cho cha mẹ mình bằng chính sức lao động của mình.

Xét về thời điểm kết hôn của ngưêi trả lời cho thấy, ở chiều nhận trợ
giúp, nhóm kết hôn giai đoạn 1960-1964 ®ưîc cha mẹ chồng hỗ trợ nhiều
hơn so với hai nhóm kết hôn ở giai đoạn 1965-1969 và 1970-1974 ở hai
hình thức là cho vay mưîn tiền và phư¬ng tiện sản xuất. ở các hình thức
còn lại, cả ba nhóm có tỷ lệ khá tư¬ng đồng.

Dưêng như không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm kết hôn ở các
thời điểm khác nhau trong chiều cho đi của sự trợ giúp với mức độ chênh
lệch về tỷ lệ không tới 10 điểm phần trăm. 

Kết quả phân tích cho thấy yếu tố mức sống của hộ gia đình ngưêi trả
lời có mối liên hệ với sự hỗ trợ qua lại giữa cha mẹ chồng với hộ gia đình
trẻ mới trong 5 năm đầu của cuộc hôn nhân trên lĩnh vực sản xuất kinh
doanh. Biểu đồ 3 cho thấy, khác với những suy nghĩ thông thưêng, các hộ
gia đình nghèo ít nhận ®ưîc các trợ giúp từ phía cha mẹ chồng hơn so với
các gia đình trung bình. Điều này có thể ®ưîc lý giải bằng hai giả thuyết,
một là vì họ không ®ưîc trợ giúp nên mới nghèo và hai là vì cha mẹ họ
cũng nghèo nên việc trợ giúp là ngoài khả năng cho phép.

Số liệu khảo sát cung cấp bằng chứng cho thấy hộ gia đình trẻ ở nhóm
mức sống tốt hơn cũng có điều kiện giúp đỡ cha mẹ chồng hơn nhóm đối
sánh ở cả bốn hình thức hỗ trợ ®ưîc khảo sát (Biểu đồ 4).

Biểu đồ 3. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của cha mẹ chồng đối với hộ gia đình của

ngưêi trả lời chia theo mức sống của hộ gia đình ngưêi trả lời (%)
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Biến số lĩnh vực việc làm chính của ngưêi chồng khi kết hôn ®ưîc ®ưa
vào nhằm kiểm chứng giả thuyết liệu có sự ưu tiên nào từ phía các thành
viên trong gia đình mở rộng đối với hộ gia đình có ngưêi chồng tham gia
lực lưîng vò trang, bởi giai đoạn 1960-1975 là thời kỳ đất nưíc đang trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, và so sánh trong tư¬ng quan với các gia đình
có ngưêi chồng làm trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Kết
quả phân tích đa biến (không trình bày ở đây) cho thấy ở các gia đình mà
ngưêi chồng là bộ đội hoặc công an ®ưîc hỗ trợ nhiều hơn một chút không
đáng kể so với hai nhóm gia đình còn lại về kinh tế. ở ba hình thức trợ
giúp còn lại, hộ gia đình này ít ®ưîc trợ giúp hơn.

Những trợ giúp từ phía cặp vợ chồng trẻ đối với cha mẹ chồng đến
nhiều hơn từ các hộ gia đình có chồng làm nông nghiệp và phi nông
nghiệp. Các hộ gia đình có chồng tham gia lực lưîng vò trang tuy ít có
điều kiện giúp đỡ cha mẹ chồng về phư¬ng tiện sản xuất, công sức và
thông tin nhưng đã có chút nỗ lực trong các trợ giúp về tài chính với tỷ lệ
là 26,4% so với 16,1% ở các hộ nông nghiệp và 43,5% ở các hộ phi nông
nghiệp.

Liên quan đến số thế hệ trong các gia đình, nhóm gia đình 3 thế hệ có
xu hưíng trợ giúp lÉn nhau nhiều hơn so với nhóm gia đình 1 hoặc 2 thế
hệ. Cụ thể, cha mẹ bên chồng ở nhóm này giúp đỡ con cái nhiều hơn về
tiền bạc, phư¬ng tiện sản xuất và công sức. Về phần mình, con cái thuộc
nhóm này giúp đỡ cha mẹ chồng nhiều hơn về tiền bạc, công sức và thông
tin/kinh nghiệm.

Biểu đồ 4. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của hộ gia đình của ngưêi trả lời đối với cha
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3.2. Sự trợ giúp giữa cha mẹ vợ và con cái

Phân tích số liệu cho thấy sự hỗ trợ của cha mẹ vợ đối với những ngưêi
trả lời có theo Công giáo hay không đều có khác biệt. Các gia đình đều trợ
gióp con mình, lần lưît từ ít đến nhiều là các hình thức cho tiÒn/cho vay
tiền; cho mưîn/cho thuê phư¬ng tiện sản xuất; làm giúp công việc; và
cung cấp thông tin/kinh nghiệm. Có một vài điểm hơn kém về tỷ lệ giữa
hai nhóm gia đình ở một vài hình thức với mức độ chênh lệch dao động
dưíi 10 điểm phần trăm.

Xét về chiều con cái giúp đỡ cha mẹ, số liệu thu ®ưîc qua khảo sát
chứng minh rằng nhóm gia đình không Công giáo có tỷ lệ trợ giúp cha mẹ
vợ là cao hơn ở cả bốn hình thức trợ giúp. Cụ thể, chênh lệch về tỷ lệ giữa
nhóm không Công giáo và nhóm Công giáo lần lưît là 14,4% so với 6,1%
ở hình thức cho tiền/cho vay tiền, 29,8% so với 16,7% ở hình thức cho
mưîn phư¬ng tiện sản xuất, 67,3% so với 62,9% ở hình thức làm giúp
công việc và 56,7% so vưíi 44,7% ở hình thức chia sẻ thông tin.

So sánh giữa các nhóm có trình độ học vấn khác nhau cho thấy nhóm
trung học phổ thông có tỷ lệ trợ giúp và ®ưîc trợ giúp thấp hơn so với hai
nhóm còn lại trong ở ba hình thức trợ giúp đầu. Tỷ lệ nhận ®ưîc sự hỗ trợ
của cha mẹ vợ ở các nhóm ở các thời điểm kết hôn khác nhau có sự chênh
lệch nhưng không đáng kể. Có thể thấy, việc trợ giúp nhiều hay ít của cha
mẹ dưêng như chỉ phụ thuộc vào hình thức trợ giúp chứ không phụ thuộc
nhiều vào thời điểm kết hôn của con cái.

Về mức sống, tư¬ng tù như những phát hiện đã nêu ở phần trên, các gia
đình nghèo ít nhận ®ưîc sự trợ giúp từ phía cha mẹ vợ hơn các gia đình
trung bình ở cả ba hình thức hỗ trợ tiền bạc, phư¬ng tiện sản xuất và thông
tin (Biểu đồ 5). 

Biểu đồ 6 cũng cho thấy nhóm mức sống tốt hơn có điều kiện giúp đỡ
cha mẹ vợ hơn ở khía cạnh tiền bạc, phư¬ng tiện sản xuất và thông tin/kinh
nghiệm. Về công sức, hai nhóm này cùng có tỉ lệ tư¬ng ®ư¬ng nhau.

Phân tích trong mối tư¬ng quan với lĩnh vực nghề nghiệp của ngưêi
chồng khi kết hôn cho thấy, trong bất kỳ hình thức trợ giúp nào, cha mẹ
vợ hầu như không có ưu tiên cho con gái khi con rể tham gia lực lưîng vò
trang. Cũng có thể do hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp trong các
gia đình này không phải là hoạt động chủ đạo. Tuy nhiên, cũng phải nói
rằng, sự hỗ trợ của cha mẹ vợ đối với các nhóm gia đình mà ngưêi chồng
thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau là khá đồng đều, dù ít hơn ở
nhóm có chồng là bộ đội hoặc công an so với nhóm có chồng làm nông
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nghiệp hoặc phi nông nghiệp (Biểu đồ 7). 

Những trợ giúp từ phía cặp vợ chồng trẻ đối với cha mẹ vợ cũng đến
nhiều hơn từ các hộ gia đình có chồng làm phi nông nghiệp, tiếp đến là
nông nghiệp và cuối cùng là trong lực lưîng vò trang.

Về số thế hệ trong gia đình, cha mẹ và con cái trong nhóm gia đình
nhiều thế hệ vẫn có xu hưíng trợ giúp nhau nhiều hơn so với nhóm gia
đình 1-2 thế hệ, đặc biệt ở chiều con cái giúp bố mẹ.

Biểu đồ 6. Mức độ trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
nông nghiệp và phi nông nghiệp của hộ gia đình của ngưêi trả lời đối với

cha mẹ vợ chia theo mức sống của hộ gia đình ngưêi trả lời (%)

Biểu đồ 5. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của cha mẹ vợ đối với hộ gia đình của ngưêi

trả lời chia theo mức sống của hộ gia đình ngưêi trả lời (%)
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4. Kết luận

Nghiên cứu cho thấy các yếu tố cá nhân và gia đình có ảnh hưëng đáng
kể đến những khía cạnh khác nhau của mối quan hệ họ tộc. Tuy nhiên, vai
trò của từng yếu tố có khác nhau tùy thuộc mối quan hệ và lĩnh vực trợ
gióp. Trong đó, yếu tố mức sống và thế hệ là có ảnh hưëng rõ hệt hơn cả.
Chẳng hạn, các hộ gia đình nghèo nhận ®ưîc ít trợ giúp hơn so với các gia
đình trung bình. Tuy nhiên, cha mẹ của nhóm nghèo bù đắp cho con cái
của mình về công sức trong khi cha mẹ của nhóm trung bình có khả năng
hỗ trợ cả về tiền bạc. Về số thế hệ trong gia đình, các thành viên trong các
gia đình nhiều thế hệ vẫn có xu hưíng trợ giúp nhau nhiều hơn so với
nhóm gia đình hạt nhân, đặc biệt về mặt công sức. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng tư¬ng đồng với một số nghiên cứu đã
có, khi phân tích một số yếu tố tư¬ng quan có thể ảnh hưëng đến sự trợ
giúp lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình mở rộng. Khi so sánh
giữa hai bên nội ngoại thì thấy rằng, dù ở lĩnh vực nào, sự trợ giúp cũng
thiên hơn về bên nội so với bên ngoại. Điều này đã phản ánh mô thức trợ
giúp truyền thống, trong đó yếu tố dòng nam có ảnh hưëng đáng kể trong
khuôn mẫu tư duy và ứng xử.

Về hình thức trợ giúp, trong giai đoạn những năm 1960-1975, phần
nhiều các gia đình nhận những trợ giúp liên quan đến cung cấp thông
tin/kinh nghiệm hoặc về công sức. Việc cho mưîn phư¬ng tiện sản xuất
hoặc cho vay tiền là khá hãn hữu. 

Như vậy, mặc dù đã có những giảm sót nhất định trong vai trò hỗ trợ

Biểu đồ 7. Sự trợ giúp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông
nghiệp và phi nông nghiệp của hộ gia đình của ngưêi trả lời đối với cha

mẹ vợ chia theo lĩnh vực việc làm chính của ngưêi chồng (%)
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về vốn trong sản xuất mà ở đây là tiền bạc và phư¬ng tiện sản xuất trong
giai đoạn hợp tác hóa nông nghiệp (Nguyễn Tuấn Anh, 2012), sự tư¬ng trợ
qua lại giữa các thành viên thân tộc vẫn hiện hữu rõ nét và có tác động to
lớn đến cuộc sống của các hộ gia đình tại địa bàn nghiên cứu trong giai
đoạn 1960-1975. Xét từ một góc độ nào đó, có thể nói, vai trò hỗ trợ của
các thành viên thân tộc vẫn ®ưîc lưu giữ và chuyển hóa thành công sức và
tình cảm nhiều hơn là vật chất.n
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